     Tuần: 20,21,22
                Môn: Sinh – lớp 7
     Tiết: 37,38,39,40,41.
            
ÔN TẬP
1. Trình bày cấu tạo ngoài và cấu tạo trong của ếch đồng.
2. Nêu đặc điểm chung của Lưỡng cư.
3. Lưỡng cư có vai trò gì?
4. Nêu cấu tạo ngoài của Thằn lằn bóng đuôi dài.
* LƯU Ý: Các em viết câu hỏi và trả lời vào tập sinh nha.
Tuần: 23
             
   Môn: Sinh – lớp 7

Tiết: 42  Bài 40 ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP BÒ SÁT

I. ĐA DẠNG CỦA BÒ SÁT:

- Lớp bò sát rất đa dạng, số loài lơn, chia làm 4 bộ

- Có lối sống và môi trường sống phong phú

II. CÁC LOÀI KHỦNG LONG:

1. Sự ra đời và thời đại phồn thịnh của khủng long: Bò sát cổ hình thành cách đây khoảng 280-230 triệu năm, thân hình to lớn, hình thù kì lạ.

2. Sự diệt vong của khủng long: do thời tiết và điều kiện sống thay đổi khủng long bị tiêu diệt chỉ còn lại những bò sát nhỏ toàn tại đến ngày nay.

III. ĐẶC ĐIỂM CHUNG: Bò sát thích nghi hoàn toàn đời sống cạn. Da khoâ,coù vảy sừng khô. Cổ dài. Màng nhĩ nằm trong hốc tai, chi yếu có vuốt sắc, phổi có nhiều vách ngăn. Tim có vách hụt, máu pha đi nuôi cơ thể.  Thụ tinh trong, trứng có màng dai hoặc vỏ đá vôi, giàu noãn hoàng. Là động vật biến nhiệt.

IV. VAI TRỊ:  - Ích lợi: Tiêu diệt sâu bọ có hại cho nông nghiệp, làm thực phẩm, dược phẩm, sản phẩm mỹ nghệ…
- Tác hại: Gây độc cho người
* LƯU Ý: - Các em viết vào tập học, nhớ phải ghi tiết, bài và tên bài. Học bài nữa.

       - Vở bài tập các em đọc SGK làm đầy đủ nha. 

     - Những bài và phần không có trong nội dung  là các em tìm hiểu thêm. 

Chúc các em học tốt!

Tuần: 23
                     
  Môn: Sinh – lớp 7

LỚP CHIM

Tiết: 43  Bài 41  CHIM BỒ CÂU

I. ĐỜI SỐNG: Sống  trên cây, bay giỏi, có tập tính làm tổ, ấp trứng, nuôi con . Là động vật hằng nhiệt. Có hiện tượng ấp trứng nuôi con bằng sữa diều.

II. CẤU TẠO NGOÀI VÀ DI CHUYỂN:

1. Cấu tạo ngoài: Thích nghi với đời sống bay lượn: thân  hình thoi, cổ dài, mình có lông vũ bao phủ, chi trước biến thành cánh, chi sau có 3 ngón truôùc 1 ngón sau.

2. Di chuyển: Chim có 2 kiểu bay: Bay vỗ cánh và bay lượn.

Tuần: 24
             
   Môn: Sinh – lớp 7

Tiết: 44  Bài 40 ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CHIM

I. CÁC NHÓM CHIM:

1. Nhóm chim chạy: Cánh ngắn, yếu. Chân cao, to, khỏe.

2. Nhóm chim bơi: Bộ xương cánh dài, khỏe, có lông nhỏ, ngắn và dày, không thấm nước. Chân ngắn có màng bơi.

3. Nhóm chim bay: Cánh phát triển, chân 4 ngón.

II. ĐẶC ĐIỂM CHUNG:  Mình có lông vũ. Chi trước biến đổi thành cánh. Có mỏ sừng. Phổi có mạng ống khí, có túi khí tham gia hô hấp. Tim có 4 ngăn, máu đỏ tươi đi nuôi cơ thể. Là động vật hằng nhiệt.
IV. VAI TRỊ:  - Lợi ích: Ăn sâu bọ và động vật gặm nhấm. Cung cấp thực phẩm, làm chăn, đệm, đồ trang trí, làm cảnh... Huấn luyện để săn mồi, phục vụ du lịch. Giúp phát tán cây rừng.

- Có hại: Ăn hạt, quả, cá...; Là động vật trung gian truyền bệnh.

Tuần: 24
                     
  Môn: Sinh – lớp 7

LỚP THÚ (LỚP CÓ VÚ)

Tiết: 45  Bài 46  THỎ

I. ĐỜI SỐNG: Thỏ sống đào hang, lẩn trốn kẻ thù. Ăn cỏ, lá cây bằng cách gặm nhấm, kiếm ăn về chiều. Là động vật hằng nhiệt. Thụ tinh trong, thai phát triển trong tử cung của thỏ mẹ. Có nhau thai(goïi là hiện tượng thai sinh). Con non yếu, được nuôi bằng sữa mẹ.

II. CẤU TẠO NGOÀI VÀ DI CHUYỂN:

1. Cấu tạo ngoài: - Bộ lông mao dày xốp, giữ nhiệt, bảo vệ thỏ khi ẩn trong bụi rậm.

- Chi trước ngắn, Đào hang

- Chi sau dài, khỏe, bật nhảy xa -> chạy trốn nhanh.

- Mũi tinh, lông xúc giác, thăm dò thức ăn và môi trường.

- Tai có vành tai lớn, cử động. Định hướng âm thanh phát hiện sớm kẻ thù.

2. - Mắt có mí, cử động được, giữ mắt không bị khô, bảo vệ khi thỏ trốn trong bụi gai rậm.

3. Di chuyển: bằng cách nhảy đồng thời 2 chân.

Tuần: 25
             
   Môn: Sinh – lớp 7

Tiết: 46  Bài 48, 49, 50  ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ

1. BỘ THÚ HUYỆT (thú mỏ vịt): Có lông mao dày, chân có màng. Đẻ trứng, chưa có núm vú, nuôi con bằng sữa.

2. BỘ THÚ TÚI (kanguru): Chi sau lớn khỏe, vú có tuyến sữa, con sơ sinh sống trong túi da ở bụng thú mẹ.

3. BỘ DƠI: Có màng cánh rộng, thân ngắn và hẹp, thay hướng đổi chiều linh hoạt, chân yếu có, Dôi dùng răng phá vỡ vỏ sâu bọ.

4. BỘ CÁ VOI: Cơ thể hình thoi, cổ rất ngắn, lớp mỡ dưới da rất dày, chi trước biến đổi thành chi bôi có dạng bôi chèo, ăn bằng cách lọc mồi.

5. BỘ ĂN SÂU BỌ:  Mõm dài, răng nhọn, chân trước ngắn, bàn rộng, ngón to khỏe -> đào hang.

6. BỘ GẶM NHẤM:  Răng cửa sắc nhọn, răng nanh dài nhọn, răng hàm có mấu dẹp sắc. Ngón chân có vuốt cong, dưới có đệm thịt êm.

7. BỘ ĂN THỊT: Răng cửa ngắn, sắc để róc xương. Răng nanh lớn dài, nhọn để xé mồi. Răng hàm có nhiều mấu dẹp sắc để cắt nghiền mồi.

Tuần: 25
                     
  Môn: Sinh – lớp 7

Tiết: 47  Bài 51  ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ (TT)

CÁC BỘ MÓNG GUỐC VÀ BỘ LINH TRƯỞNG

I. CÁC BỘ MÓNG GUỐC:  Số ngón chân tiêu giảm. Đốt cuối mỗi ngón có bao sừng gọi là guốc. 

II. BỘ LINH TRƯỞNG: Đi bằng bàn chân, bàn tay, bàn chân có 5 ngón, ngón cái đối diện với các ngón còn lại  thích nghi với sự cầm nắm và leo trèo. Ăn tạp.

III. VAI TRỊ: Cung cấp thực phẩm, sức kéo, dược liệu, nguyên liệu làm đồ mĩ nghệ và tiêu diệt gặm nhấm có hại.
IV.  ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP THÚ:  Thai sinh và nuôi con bằng sữa, có lông mao, bộ răng phân hóa 3 loại, tim 4 ngăn, bộ não phát triển thể hiện ở bán cầu não và tiểu não, là động vật hằng nhiệt.
Tuần: 26
             
   Môn: Sinh – lớp 7

Tiết: 48  Bài 55  TIẾN HÓA VỀ SINH SẢN

I. SINH SẢN VÔ TÍNH: Sinh sản vô tính không có sự kết hợp tế bào sinh sản đực và cái.

 Hình thức sinh sản: Phân đôi cơ thể. Sinh sản sinh dưỡng: mọc chồi và tái sinh.

II. SINH SẢN HỮU TÍNH: là hình thức sinh sản có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái tạo thành hợp tử.

III. SỰ TIẾN HÓA CÁC HÌNH THỨC SINH SẢN HỮU TÍNH: Nâng cao tỉ lệ thụ tinh, tỉ lệ sống sót, thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh ở động vật.

Tuần: 26
                     
  Môn: Sinh – lớp 7

Tiết: 49  Bài 56  CÂY PHÁT SINH GIỚI ĐỘNG VẬT.

I. BẰNG CHỨNG VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC NHÓM ĐỘNG VẬT: Di tích hoá thạch của các động vật có nhiều đặc điểm của các nhóm động vật ngày nay. Những loài động vật được hình thành có đặc điểm giống tổ tiên của chúng. 

II. CÂY PHÁT SINH GIỚI ĐỘNG VẬT: Cây phát sinh động vật phản ánh họ hàng giữa các loài sinh vật.
